
PHòng GD&ĐT tx Đông triều 

 Trường THCS NGUYỄN HUỆ 

  

            Số: 511/KH-TrTHCS 

   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Nguyễn Huệ, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

              

Kế hoạch 

bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh yếu 

Năm học 2022 – 2023 

 

 Căn cứ Công văn số 1034/PGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của 

Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục năm học 2022- 2023 cấp THCS; 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Huệ; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; 

Bộ phận chuyên môn trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch Bồi 

dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu năm học 2022-2023 cụ thể như 

sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM 

HỌC 2021-2022 

1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh 

- Tổng số HS đầu năm 2020-2021: 303 em 

- Tổng số học sinh cuối năm là: 298 em  

2. Kết quả chất lượng 2 mặt giáo dục 

2.1. Về học lực 

Khối 
Tổng 

số 

Học Lực 

Giỏi  Khá  TB  Yếu  Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Khối 6 73 15 20,6% 31 42,5% 27 37,0% 0 0 0 0 

Khối 7 81 15 18,5% 36 44,4% 80 37,1% 0 0 0 0 

Khối 8 75 13 17,3% 36 48,0% 26 34,7% 0 0 0 0 

Khối 9 69 14 20,3% 30 43,5% 25 36,2% 0 0 0 0 

TS 298 57 19,1% 133 44,7% 108 36,2% 0 0 0 0 

 *Kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra  

- Học lực Giỏi: 57 HS (19,1%), đạt so với KH, so với cùng kỳ tăng 1,0%  

- Học lực Khá: 133 HS (44,7%), so với KH giảm 6%, so với cùng kỳ giảm 

5,3% 



- Học lực TB: 108 HS (36,2%), so với KH tăng 6%, so với cùng kỳ tăng 5,4% 

- Học lực Yếu: 0 HS đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9: 69 HS đạt 100%, 

trong đó: Giỏi 14 HS (20,3%), Khá 30 HS (45,5%), TB 25 HS (36,2%); HS lên 

lớp thẳng: 298/298 (đạt 100%). 

2.2. Về hạnh kiểm 

Khối 
Tổng 

số 

Hạnh Kiểm 

 Tốt  Khá  TB/Đạt  Yếu/Chưa đạt 

SL % SL % SL % SL % 

Khối 6 73 64 87,7% 09 12,3% 0 0 0 0 

Khối 7 81 71 87,7% 09 11,1% 01 1,2% 0 0 

Khối 8 75 65 86,7% 09 12,0% 01 1,3% 0 0 

Khối 9 69 56 81,2% 12 17,4% 01 1,4% 0 0 

TS 298 256 
85,9

% 
39 

13,1

% 
03 1,0% 0 0 

 *Kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra  

- Loại Tốt: 256 HS (88,9%); so với kế hoạch giảm 2,4% so với cùng kỳ 

giảm 0,9% 

- Loại Khá 39 HS (13,1%); so với kế hoạch tăng 2,4%, so với cùng kỳ tăng 

0,2% 

- Loại TB: 3 HS (1%), đạt so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 0.7% 

3. Kết quả tham gia các cuộc thi, kỳ thi, hội thi 

3.1. Kết quả HSG các bộ môn văn hóa  

TT Họ và tên học sinh Lớp 

Học sinh đạt giải 

qua các cuộc thi 

Họ và tên Giáo 

viên có thành 

tích 

Ghi chú 

 CẤP 

TX 

CẤP 

TỈNH  

1 Ngô Thị Thùy Dương 9B KK  

Trịnh Thị Hòa Môn Hóa  

2 Vũ Nguyễn Tấn Dũng 9B KK KK 
 

3 Dương Tuyết Hoa 8B Ba  

Lê Thị Thu Môn GDCD  

4 Vũ Nguyễn Trà My 9A KK  
 

5 Phạm Thị Thu Thảo 9B Ba  Lê Thị Mai Hiên Môn Lịch sử 
 



3.2. Kết quả các cuộc thi khác: Tin học trẻ, KHKT, STTTNNĐ…  

TT Họ và tên học sinh Lớp 

Học sinh đạt 

giải qua các 

cuộc thi 
Họ và tên Giáo 

viên có thành tích 
Ghi chú 

CẤP 

TX 

CẤP 

TỈNH 

1 Nguyễn Hòa Bình 8B 

Giải 

Nhất 
 Nguyễn Hải Hà 

KHKT: Phần 

mềm quản lý 

người sử dụng 

máy tính 

2 Nguyễn Thúy An 8B 

3 Nguyễn Hòa Bình 8B 

Giải 

Nhì 

 

 Nguyễn Hải Hà 

STTTNNĐ: 

Phần mềm 

quản lý người 

sử dụng máy 

tính 

4 Nguyễn Thúy An 8B 

5 Nguyễn Hòa Bình 8B  

Giải 

KK 

 

Nguyễn Thị Thúy 

Tin học trẻ: 

Tìm hiểu lịch 

sử địa phương 
6 Trần Anh Hào 8B 

7 Ngô Khánh Linh 7A 
Giải 

Ba 
 

Tin học trẻ: 

Tìm từ 

- Kết quả thi tuyển sinh vào 10 THPT công lập: Kết quả thi vào THPT Lê 

Chân:  36/53 em đạt từ 16,75 điểm trở lên (Tỉ lệ 68%). trong đó: 

Môn 
Thống kê khoảng điểm 

<=1 TL <5 TL 5=< TL 8=< TL 

Năm học 2020-2021 

Toán 3 4,68 33 51,56 30 46,9 1 1,56 

Văn 2 3,1 42 65,62 21 32,81 0 0 

Anh 0 0 46 71,87 17 26,56 1 1,56 

Năm học 2021-2022 

Toán 3 5,7 33 62,3 20 37,7 4 7,5 

Văn 1 1,9 31 58,5 22 41,5 0 0 

Anh 1 1,9 40 75,5 13 2,5 0 0 

Đánh giá: 

+ Công tác định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được 

thực hiện tốt. 

+ Tỉ lệ học sinh đỗ lớp 10 THPT công lập tương đương với năm học 

trước, đứng hàng thứ 3 so với các trường trong khu vực. Tuy nhiên tỷ lệ học 

sinh có điểm thi dưới 5 ở các bộ môn còn cao, nguyên nhân một phần thời gian 



nghỉ học phòng dịch kéo dài học sinh chưa chủ động ôn tập, một phần chất 

lượng học sinh chưa được cao từ các năm học trước. 

4. Kết quả tham gia các Cuộc thi, Hội thi, Thi đua-Khen thưởng của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 

4.1. Tập thể 

- Tập thể trường đạt danh hiệu: Lao độngtiên tiến, UBND thị xã tặng giấy khen; 

Sở GD&ĐT tặng giấy khen. 

- Công đoàn: Vững mạnh 

- Liên đội: Vững mạnh 

4.2. Cá nhân 

- Danh hiệu lao động tiên tiến: 20/20 đồng chí 

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03 đồng chí 

- UBND thị xã tặng giấy khen: 03 đồng chí 

5. Đánh giá chung  

5.1. Ưu điểm 

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND và UBND 

xã Nguyễn Huệ, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả của Phòng 

giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều. 

- Sự phối hợp có trách nhiệm Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường 

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cân đối về bộ môn; trẻ, nhiệt tình, có 

trách nhiệm với công việc, đoàn kết khắc phục khó khăn. Số lượng cán bộ, giáo 

viên dạy giỏi các cấp và chiến sĩ thi đua được duy trì, uy tín của nhà trường 

được nâng lên, được nhân dân ủng hộ. 

- Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ các hoạt động giáo dục, trường đạt 

chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022 

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và 

chăm ngoan trong học tập. 

Năm học 2021-2022 về cơ bản nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đề ra. Các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động có nền nếp, đảm bảo 

chất lượng và thúc đẩy các phong trào thi đua. 

5.2. Tồn tại, nguyên nhân, cách khắc phục 

a. Tồn tại 

- Chất lượng công tác bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu học sinh đại trà chưa 

đảm bảo kế hoạch đề ra. Các biện pháp giáo dục đạo đức đối với học sinh chưa 

ngoan hiệu quả còn thấp. 



b. Nguyên nhân 

- Công tác phối hợp giữa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm trong 

giáo dục toàn diện học sinh, đặc biệt là đối với các học sinh yếu, học sinh cần 

quan tâm về đạo đức hiệu quả chưa cao. 

- Hầu hết các học sinh cần quan tâm về đạo đức đều có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, cha mẹ ít có điều kiện quan tâm đến con cái do đó công tác phối 

hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh hiệu quả chưa cao. 

- Tinh thần tự giác, tích cực, ý thức trách nhiệm, khả năng linh hoạt, sáng tạo 

của một số giáo viên bộ môn trong việc hướng dẫn giúp đỡ học sinh tham gia các 

cuộc thi do ngành phát động chưa cao. 

- Chưa mạnh mẽ trong đổi mới, các giải pháp mang tính đột phá để nhằm 

tạo ra sự khác biệt, phát triển. 

c. Cách khắc phục 

- Tiếp tục quân tâm, ưu tiên cho công tác xây dựng, bồi dưỡng cả về nhận 

thức chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả trong công 

tác của đội ngũ, đồng thời mỗi giáo viên tích cực tự giác bồi dưỡng bản thân, 

tham gia các cuộc thi với tinh thân trách nhiệm cao nhất. 

- Tích cực tuyên truyền trong cha mẹ học sinh cùng có trách nhiệm phối 

hợp trong giáo dục con cái. 

- Tiếp tục tham mưu với các cấp bổ sung giáo viên đủ về số lượng và cân 

đối về bộ môn 

II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023 

1. Học sinh 

Khối 
Số 

lớp 

Số 

HS 
Nữ 

Dân 

tộc 

Con 

TB,LS, 

TNLĐ 

Con 

mồ 

côi 

Con hộ 

nghèo, 

cận 

nghèo 

HS có 

HC khó 

khăn 

HS 

khuyết 

tật 

6 2 92 45 02 0 0 01 01 02 

7 2 73 38 0 0 0 01 04 02 

8 2 79 40 0 0 0 0 01 01 

9 2 77 42 0 0 0 04 07 0 

Cộng 8 321 165 0 0 0 06 13 05 

2. Đội ngũ 

 + Ban giám hiệu :  02  

 + Tổng số giáo viên: 16  

 + Nhân viên: 02  



- Cơ cấu biên chế theo vị trí việc làm cụ thể như sau: 

STT Môn học Số lượng GV Ghi chú 

I Ban Giám hiệu 02  

II Giáo viên 16  

1 Toán 02  

2 Vật Lý 01  

3 Sinh học 01  

4 Hóa học 01  

5 Ngữ văn 02  

6 Lịch sử 01  

7 GDCD 01  

8 Địa lý 01  

9 Tiếng Anh 02  

10 Thể dục 01  

11 Mỹ thuật 01  

12 Âm nhạc 01 Kiêm nhiệm GV TPT Đội 

13 Tin học 01  

III Nhân viên 02  

 Tổng 20  

- Về chất lượng đội ngũ: Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt đường 

lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tập thể cán bộ, 

giáo viên và nhân viên của nhà trường luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc 

được giao.  

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ  

đào tạo 

Hạng chức 

danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề nghiệp 

Xếp loại viên chức 

ĐH CĐ 
Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

HTXS

NV 

HTT

NV 

HTNV 

I Giáo viên 16 13 3 12 4 5 11 0 0 10 6 0 

1 Toán 2 2  2  1 1   2   

2 Lý 1  1 1   1   1   

3 Hóa 1 1  1  1    1   

4 Sinh 1 1  1   1    1  

5 Văn 2 2  2  1 1   1 1  

6 Tiếng Anh 2 2  1 1  2   1 1  

7 Lịch sử 1  1 1   1   1   

8 GDCD 1 1   1  1   1   

9 Thể dục 1 1   1 1    1   

10 Địa lý 1 1  1  1    1   

11 Mỹ thuật 1  1 1   1    1  

12 Tin học 1 1   1  1    1  

13 Âm nhạc 1 1  1   1    1  



14 Công nghệ 0            

II 
Cán bộ 

quản lý 
2 2  

 2 2    2 0 0 

1 Hiệu trưởng 1 1   1 1     1  

2 Phó hiệu trưởng 1 1   1 1    1   

III Nhân viên 3 2 1       2 1 0 

1 Nhân viên văn thư 0            

2 Nhân viên kế toán 1 1        1   

3 Nhân viên thư viện 1  1       1   

    * Đánh giá chung 

- Thuận lợi 

+ Sĩ số học sinh được đảm bảo theo đúng kế hoạch phát triển giáo dục đã 

được phê duyệt lớp với 321 học sinh được biên chế ở 8 lớp. Học sinh đa số ở 

trên địa bàn xã Nguyễn Huệ nên thuận lợi trong công tác giáo dục. 

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tương đối đủ, cân đối 

về bộ môn, vững vàng về tư tưởng chính trị, có trách nhiệm cao với công việc 

được giao, đoàn kết nội bộ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn 16/20 chiếm 80% 

+ Trường duy trì tốt phong trào “thi đua dạy tốt – học tốt”. Đội ngũ cán 

bộ, giáo viên nhà trường luôn phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ về mọi mặt 

từng bước đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới, đến nay đội ngũ 

giáo viên của trường đã đủ điều kiện tiếp cận những đổi mới của Ngành. Tập thể 

nhà trường là khối đoàn kết. 

+ Các tổ chức đoàn thể, Hội đồng trong nhà trường hoạt động thường 

xuyên, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn thể cấp trên, vừa phối kết hợp 

chặt chẽ với nhau để tổ chức các hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà trường 

đóng góp một cách thiết thực vào quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của 

nhà trường. Các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh. 

+ Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường có nề nếp, 

làm thường xuyên nên đảm bảo cho công tác giáo dục tại nhà trường 

- Khó khăn 

+ Trong năm học 2021-2022, nhà trường có 01 giáo nghỉ thai sản (môn 

Ngữ văn) từ tháng 11/2021 đến hết năm học nên phần nào tới chế độ làm việc và 

công tác chuyên môn.  

+ Thiếu nhân viên thiết bị, nhân viên thư viên làm kiêm nhiệm chưa có 

kinh nghiệm nên còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị, sắp xếp đồ dùng dạy 

học, cập nhật hồ sơ 

+ Đội ngũ giáo viên mới tuyển dụng chưa có kinh nghiệm trong công tác 

quản lý và giảng dạy. Một số bộ môn còn thiếu giáo viên cốt cán, có kinh 



nghiệm để đảm nhiệm vai trò bồi dưỡng học sinh giỏi nên việc bồi dưỡng học 

sinh giỏi chưa đồng đều giữa các bộ môn. 

+ Số học sinh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều 

+ Một bộ phận nhỏ học sinh chưa nhận thức đúng đắn về trách nhiệm học 

tập của chính mình, thiếu sự quan tâm của gia đình nên việc nâng chất lượng đại 

trà còn gặp khó khăn. Mặt khác, Nhà trường thuộc địa bàn xã thuần nông, học 

sinh chủ yếu là con nông dân điều kiện kinh tế khó khăn, một số học sinh chưa 

được phụ huynh thật sự quan tâm. Sự phối hợp của một số phụ huynh với nhà 

trường trong việc giáo dục còn hạn chế. 

3. Cơ sở vật chất  

3.1. Phòng học 

3.1.1. Phòng học  

- Tổng số 08 phòng học đủ số phòng cho các lớp học 1 ca. Diện tích mỗi 

phòng học 60,5m2. 

- Lớp học có đủ bàn ghế học sinh đúng quy cách, bàn ghế giáo viên, bảng 

chống loá; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn. 

3.1.2. Phòng học bộ môn 

- Có 03 phòng học bộ môn gồm: phòng Sinh- Hóa, phòng Lý- Công nghệ, 

phòng Tin học. Diện tích mỗi phòng 60m2, mỗi phòng bộ môn đều có 01 phòng 

chuẩn bị diện tích 25,9m2. 

- Các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Qui 

định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với đầy đủ 

trang thiết bị dạy học 

3.2. Các phòng chức năng, phòng làm việc 

3.2.1. Phòng y tế 

- Nhà trường có phòng y tế được đặt ở vị trí thuận lợi nhất, thuận tiện cho 

việc tiếp xúc với học sinh và các phương tiện cấp cứu khi cần thiết, với diện tích 

22 m2. Trong phòng được trang bị đảm bảo đúng các điều kiện theo quy định hiện 

hành. Có tủ thuốc, các dụng cụ y tế để sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học 

sinh.  

3.2.2. Thư viện nhà trường  

- Nhà trường có 01 phòng thư viện với diện tích: 145,8m2, trên 300 đầu 

sách, bao gồm: SGK, SGV, sách tham khảo, sách nâng cao cho học sinh, sách 

văn học, truyện….Thư viện được trang bị bàn ghế đọc, tủ thư mục. Thư viện 

được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, quạt điện đảm bảo thoáng mát để phục vụ 

nhu cầu của giáo viên và học sinh nghiên cứu tài liệu. Hoạt động của thư viện có 

nề nếp thu hút được toàn bộ học sinh và giáo viên tham gia.  



3.2.3. Các khu khác 

* Phòng truyền thống: Diện tích 64,8m2, có đủ các mảng tranh ảnh, mô 

hình theo tiêu chuẩn quy định, mô tả được quá trình phát triển của nhà trường. 

* Khu luyện tập thể dục thể thao: Có nhà tập đa năng với diện tích 

429,6m2, khu bãi tập diện tích trên 1600 m2 nằm trong khuôn viên trường học.  

Các dụng cụ phục vụ cho luyện tập TDTT đã được trang bị và mua sắm 

đủ cho yêu cầu luyện tập như: bóng bàn, cầu lông, nhảy cao, nhảy xa, … 

* Phòng làm việc của Công đoàn- Đội thiếu niên: Diện tích 21,6m2  đảm 

bảo thuận lợi để tổ chức các hoạt động của công đoàn và đảm bảo đầy đủ các 

điều kiện hoạt động của Đội. 

3.2.4. Khu văn phòng 

- Có đầy đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của Phó 

hiệu trưởng, phòng họp hội đồng giáo dục của nhà trường và  phòng sinh hoạt 

các tổ chuyên môn. 

- Tất cả các phòng của khu hành chính đều được trang bị đủ bàn ghế, tủ 

đựng hồ sơ, máy vi tính phục vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc. 

3.2.5.  Khu sân chơi 

- Diện tích: 4500m2, luôn sạch sẽ, thoáng mát, có cây xanh, bồn hoa, cây 

cảnh, bố trí hợp lý tạo thành một sân chơi có cảnh quan đẹp. 

3.2.6. Khu vệ sinh 

- Có khu vệ sinh tổng diện tích 194,8m2 riêng cho học sinh nam - nữ. Có 

khu vệ sinh riêng cho giáo viên bố trí tại khu văn phòng. Một số phòng làm việc, 

phòng chờ đều có công trình vệ sinh khép kín. Các công trình vệ sinh đều đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 

3.2.7. Khu để xe 

- Khu để xe cho học sinh diện tích: 324m2 đủ cho khoảng 300 xe trong 

một ca học; có khu để xe riêng cho giáo viên. 

3.2.8. Điều kiện vệ sinh 

- Đảm bảo tốt các yêu cầu vệ sinh học đường, có nguồn nước sạch được 

cung cấp bằng nguồn nước giếng khoan. Có đủ nước lọc cho giáo viên và học 

sinh. Công trình hệ thống cống rãnh thoát nước, tường bao xung quanh, khuôn 

viên trường, cổng đều được xây dựng khang trang, hợp với môi trường giáo dục. 

3.3. Thiết bị dạy học 

- Nhà trường đảm bảo đầy đủ thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu đáp ứng yêu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh, tạo điều kiện 

cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

 



3.4. Cảnh quan nhà trường 

- Trường có hệ thống cây xanh, cây cảnh hợp lý, cảnh quan đẹp đảm bảo 

tiêu chí trường học "xanh-sạch-đẹp-an toàn" 

* Đánh giá chung 

Các điều kiện về cơ sở vật chất thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động 

giáo dục toàn diện của nhà trường. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG  

1.Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đạt 

được các mục tiêu về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển 

giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông 

Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

2. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 20181(CT GDPT 

2018) đối với lớp 6, lớp 7; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

20062(CT GDPT 2006) đối với lớp 8, lớp 9 bảo đảm hoàn thành chương trình 

năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trung học. 

3. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, 

đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng 

phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. 

4. Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị 

trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong 

các cơ sở giáo dục trung học. 

5. Đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm học theo chủ đề năm học 2022 - 2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn 

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo”và chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nghiên cứu, ứng 

dụng KH&CN, công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và dạy học, xây dựng 

chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên về  

GD&ĐT cho người dân; tập trung và tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT cho các 

trường, phòng học đa chức năng, các hạng mục để triển khai giải pháp, và khai 

thác, vận hành, sử dụng hiệu quả các hệ thống“Lớp học thông minh - Trường 

                                                 
1
 Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT 

ngày 01/7/2021. 
2
 Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006. 



học thông minh”, “Phòng giáo dục điện tử”; từng bước triển khai giải pháp 

phát triển các hệ thống“Lớp học thông minh - Trường học thông minh” thành hệ 

thống “Lớp học điện tử - Trường học điện tử”.  

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình GDTrH theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo 

dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình 

GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối 

với lớp 6,7. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Mục tiêu  

1.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu các môn học khác 

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực chủ 

động sáng tạo trong học tập cho học sinh.  

- Tạo điều kiện phát triển năng lực, năng khiếu, của từng em theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của chương trình, sự hiểu biết cuộc sống xung quanh dựa vào 

thực tế của học sinh; 

1.2. Phụ đạo học sinh yếu 

- Việc khắc phục tình trạng học sinh yếu giúp các em đạt chuẩn kiến thức 

kỹ năng các môn học. Vì vậy giáo viên phải kết hợp chặt chẽ với gia đình, tìm 

mọi biện pháp kèm cặp để các em học tập phấn đấu vươn lên đạt yêu cầu cơ bản, 

chuẩn kiến thức kỹ năng sau mỗi giai đoạn học tập.  

- Cuối năm học 100% các em đạt học lực từ Trung bình trở lên. 

2. Chỉ tiêu 

- 100% học sinh lên lớp thẳng 

- 100% học sinh tốt nghiệp THCS. 

- Tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào THPT công lập trên 70% 

- Học sinh giỏi cấp thị xã văn hóa: 05 - 07 HS 

- Cuộc thi KHKT cấp thị xã: 01 giải 

- Sáng tạo TTNNĐ cấp thị xã: 01 giải 

- Giao lưu Tin học: 2 giải  

- Các cuộc thi khác: 2-5 giải 

- Học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh: 2-3 giải 

- Chất lượng hai mặt giáo dục: 

Hạnh kiểm Học lực 

+ Tốt: /321 (chiếm tỉ lệ 88,2%) 

+ Khá: /321 (chiếm tỉ lệ 10,8%) 

+ TB: /321 (chiếm tỉ lệ 1,0%) 

+ Yếu: 0 

 

+ Giỏi/Tốt:  /321 (chiếm tỉ lệ 18,9%) 

+ Khá: /321 (chiếm tỉ lệ 50,7%) 

+ TB/Đạt: /321  (chiếm tỉ lệ 30,4%) 

+ Yếu/CĐ: 0  

+ Kém: 0 



3. Biện pháp 

3.1. Nội dung bồi dưỡng 

3.1.1. Đối với học sinh giỏi 

- Dạy theo chương trình chung, không dạy những nội dung, kiến thức kỹ 

năng ngoài chương trình, không dạy trước chương trình, không đưa kiến thức từ 

lớp trên xuống lớp dưới. 

- Để giảng dạy tốt đối với mỗi môn học giáo viên định hướng cho học sinh 

bằng cách tự học, biết tư duy độc lập, biết liên hệ thực tế với cuộc sống xung 

quanh, biết cách thực hành để hiểu sâu sắc toàn diện hơn. 

3.1.2. Đối với học sinh yếu 

- Dạy theo chương trình chung. Giáo viên giúp các em hoàn thành chương 

trình chuẩn kiến thức kỹ năng. 

3.2. Hình thức tổ chức 

- BGH, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện phụ đạo và bồi dưỡng 

theo từng học kỳ ngay từ đầu năm học, kế hoạch phải được phổ biến đến từng 

cán bộ GV, HS và cha mẹ học sinh trước khi thực hiện. 

- Căn cứ vào tình hình nhà trường và học sinh các lớp 6,7,8 lựa chọn 3 

môn bồi dưỡng và phụ đạo là môn Ngữ Văn, môn Toán và môn Tiếng Anh. Các 

môn phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi khối lớp 9 môn Ngữ văn, Toán, Lý, Tiếng 

Anh, Sinh, Sử, Hóa, Địa lí, GDCD.  

- Giáo viên bộ môn được phân công căn cứ vào kết quả kiểm tra đầu năm 

của từng bộ môn để lập danh sách đối tượng HS cần phụ đạo và bồi dưỡng. Đồng 

thời BGH thông qua tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp thống nhất số 

lượng HS cần phụ đạo và bồi dưỡng sao cho đảm bảo mỗi lớp không ít hơn 5 em 

và không vượt quá 10 em.  

- Tổ chức lớp phụ đạo và bồi dưỡng thành lớp riêng theo khối lớp trên cơ 

sở số học sinh trong đối tượng cần phụ đạo và bồi dưỡng. Tổ chức bồi dưỡng học 

sinh giỏi, học sinh yếu ở buổi chiều đối trong tuần mỗi môn học 3 tiÕt/1buæi thời 

gian học buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Quá trình phụ đạo và bồi 

dưỡng sao cho vừa giúp học sinh yếu hoàn thành cơ bản về kiến thức và kỹ năng 

của bài. Học sinh giỏi phát huy trí thông minh sáng tạo khi trả lời câu hỏi hoặc 

giải bài tập. Giáo viên kèm cặp kết hợp với buổi dạy trên lớp, giờ dạy sau từng 

ngày, từng tuần, từng tháng, từng đợt kiểm tra; Phát hiện những phần yếu kém để 

phụ đạo kịp thời các môn học vừa tạo cơ hội  cho những em có năng lực học tập 

tốt ở từng môn học, được bộc lộ và phát triển thông qua phương pháp và hình 

thức tổ chức dạy học đa dạng, hấp dẫn và hiệu quả. Nên cho HS khối 9 tự chọn 1 

môn học bồi dưỡng HSG trên sự cố vấn của GV bộ môn sao cho mỗi HS khối 9 



bồi dưỡng 1môn/1em (Học sinh có thể phát  huy tính tự bồi dưỡng phù hợp với 

sở thích và khả năng học tập của các em). 

3.3. Biện pháp bồi dưỡng, phụ đạo 

Phân công GV bồi dưỡng HS giỏi, HS yếu các khối như sau: 

Khối Văn Toán Lý N.N Sử Sinh Hoá Địa GDCD 

6 Thu Trung  Vinh      

7 
HồngV, 

Hậu 

Hà, 

Doan 
 

Vinh, 

Hồng 
     

8 HồngV Doan  Hồng      

9 Hậu Hà Thủy 
Hồng, 

Vinh 
Hiên DungS Hòa DungĐ Thu 

- Căn cứ vào chất lượng thực tế của lớp học. Tiến hành rà soát phân loại 

học sinh theo đối tượng học sinh giỏi, học sinh yếu từng phân mộn cụ thể ngay 

từ đầu năm học. 

- Phụ đạo học sinh yếu, giáo viên có kế hoạch cụ thể điều tra thực trạng và 

mức độ, nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân của học sinh có kế hoạch cho từng tiết 

học ( đặc biệt là 3 môn Toán; Ngữ Văn; Ngoại ngữ) phù hợp với đối tượng học 

sinh yếu. 

- Giáo viên quan tâm gần gũi, giúp đỡ tạo mối quan hệ thân thiện để các 

em mạnh dạn bộc lộ mình luôn động viên khích lệ các em có tiến bộ dù rất nhỏ 

để các em bơt tự ti để các em phấn khởi vươn lên trong học tập. 

- Xây dựng phong trào "Đôi bạn cùng tiến" cho học sinh, xếp học tiếp thu 

bài tốt hơn ngồi bên học sinh tiếp thu bài kém hơn để giúp đỡ bạn trong học tập. 

- Thường xuyên kết hợp chặt với gia đình thống nhất biện pháp kèm cặp 

để nâng cao chất lượng học tập. 

- Kết hợp các buổi dạy, giờ dạy kèm riêng vào buổi chiều xếp em yếu nhất 

ngồi đầu bàn để tiện theo dõi. Đặc biệt cần chú ý phụ đạo về viết và làm tính ở 

các tiết thực hành, luyện tập. 

- Thông báo với gia đình ở sự tiến bộ của các em để gia đình động viên về 

tinh thần. 

- Kết quả cuối năm học tất cả các học sinh đều đạt chuẩn về kỹ năng và 

kiến thức thực chất. 

- Nội dung chương trình dạy đội tuyển dựa trên chương trình phổ thông do  

Bộ GD&ĐT ban hành và dựa vào sự hướng dẫn thống nhấn về nội dung ôn luyện 

HS giỏi của Sở và của Phòng GD cụ thể đẫ được tập huấn trong hè từ đó GVBM 

lên kế hoạch xây dựng chương trình và soạn giáo án dạy đội  tuyển. 



- GV dạy các nội dung chuyên đề của các lớp bồi dưỡng do chính giáo 

viên soạn dựa trên sự chỉ đạo của tổ chuyên môn nhóm chuyên môn của trường, 

chịu sự kiểm tra theo định kỳ của các tổ trưởng và BGH. 

4. Thành lập đội tuyển mũi  nhọn 

- Ngay từ đầu năm học trường chỉ đạo bồi dưỡng các đội tuyển học sinh 

giỏi khối 8,9 từ tháng 8/2021, mỗi đội tuyển có từ 2 đến 6 HS , mỗi tuần dạy 1 

buổi, mỗi buổi 3 tiết theo kế hoạch. 

- Tổ chức các đội tuyển học sinh giỏi căn cứ vào kết quả bộ môn và kế 

thừa đội tuyển từ năm học 2021-2022 để tuyển chọn vào đội tuyển, tiêu chuẩn 

lựa chọn dựa như sau: 

+ HS phải có xếp loại  HL: Giỏi bộ môn tham gia ôn luyện và có HK: Tốt  

+ Đạt điểm giỏi qua các bài thi khảo sát của GV phụ  trách ôn luyện đội 

tuyển. 

- Các GV được phân công phụ trách đội tuyển ngay từ đầu năm học, dựa 

trên nhận xét của các GV bộ môn trong nhóm chuyên môn và tổ chuyên môn có 

tham gia dạy học sinh trên lớp hay lớp trước và  tham khảo ý kiến của GV chủ 

nhiệm lớp. 

 - HS được kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch của giáo viên dạy đội 

tuyển, các em được học các chương trình dạy bồi dưỡng dựa trên cơ sở củng cố 

và phát triển các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong chương trình SGK của Bộ 

GD&ĐT ban hành. 

- Trong năm học 2022-2023 nhà trường tổ chức các đội tuyển học sinh 

giỏi như sau: 

+ Đội tuyển năng khiếu:  Thi Điền kinh ở các khối 8,9; bóng đá thiếu niên 

ở các khối 6,7 ( Từ 4-22 em do đ/c GV thể dục ôn luyện). 

+ Đội tuyển Học sinh giỏi các môn văn hoá khối 9 các môn:  Từ 2 đến 6 

em/1 môn, 6 môn tham gia ôn: Sinh học, Vật lÝ, Hoá học, Lịch sử, Địa, GDCD, 

Tiếng Anh. 

+ Đội tuyển văn nghệ (Từ 4- 30 em do đ/c TPT Đội và GV dạy Âm nhạc 

ôn luyện) 

* Nội dung chương trình dạy đội tuyển  

   - Các đồng chí GV dạy đội tuyển dựa trên chương trình kế hoạch môn học 

đã xây dựng và được BGH phê duyệt đầu năm, kết hợp với giới hạn ôn luyện do 

Phòng GD&ĐT quy định để lựa chọn các chủ đề, xây dựng chương trình và soạn 

giáo án dạy đội  tuyển. 

- GV dạy các nội dung chuyên đề của các lớp bồi dưỡng do chính giáo 

viên soạn  dựa trên sự chỉ đạo của tổ chuyên môn nhóm chuyên môn của trường , 

chịu sự kiểm tra theo định kỳ của các tổ trưởng và BGH. 



* Lịch dạy: (theo kế hoạch) 

 - Các lớp ôn luyện dạy theo TKB dự kiến từ 09/2022 đến khi Phòng 

GD&ĐT tổ chức thi HS giỏi cấp thị xã. 

           - Mỗi lớp (trừ đội tuyển thể dục thể thao) dạy1 buổi/tuần, mỗi buổi dạy 3 

tiết vào các buổi chiều trong tuần thời gian học buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 

30 phút. 

- Đội tuyển Thể dục thể thao, văn nghệ ôn các buổi chiều từ 16h mỗi ngày 

trong tuần, kết hợp ôn luyện trong các tiết Thể dục, tiết Âm nhạc buổi sáng. 

    V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

   1. Ban giám hiệu 

    - Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh 

yếu kém. 

    - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm 

bộ môn, giáo viên dạy. 

    - Chỉ đạo phân công giáo viên dạy, thời khóa biểu, công tác quản lý các 

hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị. 

    - Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của 

giáo viên. 

    - Tiến hành dự giờ, kiểm tra giáo viên và học sinh định kỳ. 

    - Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến 

công tác bồi dưỡng HSG. 

   - Chỉ đạo thư viện trang bị  một số sách tham khảo cần thiết cho giáo viên 

bồi dưỡng. 

   - Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG và thực hiện 

một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công. 

  - Chỉ đạo phân công đảm bảo cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục 

vụ công tác bồi dưỡng đội tuyển. 

  2. Tổ chuyên môn 

  - Đề xuất GV dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người. 

  - Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học liên quan đến tổ 

mình phụ trách. 

 - Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ 

và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng. 

 - Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội 

tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh. 

 - Chủ trì các chuyên đề do tổ phụ trách và dự giờ giáo viên dạy bồi dưỡng 

 - Thực hiện các công việc khác do BGH phân công. 

 



 3. Đối với giáo viên bồi dưỡng HSG 

 - Có Kế hoạch bài dạy để dạy bồi dưỡng. 

 - Đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của BGH. 

 - Trang bị kiến thức cơ bản chính xác, khoa học. 

 - Dạy đúng theo kế hoạch, sát với chương trình. 

 - Thực hiện đúng theo thời khoá biểu đã phân công. 

 4. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 

 - Giáo viên chủ nhiệm lớp liên hệ chặt chẽ với giáo viên bộ môn nắm bắt 

tình hình học tập của học sinh đồng thời báo cáo kết quả học tập với phụ huynh. 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY năm học 2022-2023 

của trường THCS Nguyễn Huệ, yêu cầu các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT( báo cáo);    

- Hiệu trưởng (duyệt;)                                       

- Tổ CM (t/h); 

- Lưu CM.                

 

 

 

 

 

              Phó hiệu trưởng 

 

                     Vũ Minh Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


